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(2002) sử dụng dữ liệu về tốc độ tăng trưởng GDP trung 
bình (bình quân đầu người) và giáo dục của khoảng 100 
quốc gia giai đoạn 1965-1995. Phát hiện ban đầu của 
Barro cho thấy, giáo dục có đóng góp vào mức tăng 
trưởng kinh tế hàng năm của quốc gia là 0.44%. 

Nhìn chung, rõ ràng là số lượng và chất lượng giáo 
dục ảnh hưởng rất lớn đến sự cải thiện tài chính của 
một quốc gia. Do đó, để cải thiện nền kinh tế và tài 
sản công dân, chính phủ nên có những hành động để 
thúc đẩy các hệ thống giáo dục.

Mingat và Tan (1996) đã sử dụng dữ liệu tăng 
trưởng kinh tế dài hạn và tỷ lệ nhập học (chính, phụ và 
đại học) của 113 quốc gia để áp dụng phương pháp hồi 
quy trung vị. Kết quả sau đó khá ngạc nhiên: các nước 
nghèo thu lợi nhiều nhất từ giáo dục tiểu học, trong khi 
các quốc gia trung lưu và giàu có được hưởng sự tăng 
trưởng từ tỷ lệ nhập học giáo dục trung học và đại học.

Mối quan hệ giữa đầu tư vào giáo dục và kinh tế 
cũng đã được kiểm tra ở cấp quốc gia. Saxton (2000) 
nhận thấy rằng, việc tăng vốn nhân lực đã nâng mức 
thu nhập cho công dân lên tới 10% vào năm 1993 và 
xu hướng này sẽ tiếp tục tăng lên khi nhu cầu từ các 
doanh nghiệp tiếp tục phát triển. Ngoài ra, có một mối 
quan hệ tiêu cực giữa đào tạo và thất nghiệp, cũng như 
có mối quan hệ tích cực giữa việc đi học và sức khỏe 
hiện tại của công dân. 

GIỚI THIỆU

Nhận thức được vai trò cơ bản của 
giáo dục, kể từ năm 1945, Chính phủ 
Việt Nam đã phổ cập hóa giáo dục cho tất 
cả người dân. Chất lượng hệ thống giáo 
dục cũng dần được nâng cao và đáp ứng 
yêu cầu từ thị trường lao động. Ngoài ra, 
ngân sách nhà nước dành cho giáo dục 
cũng tăng liên tục kể từ năm 2001. Từ 
những thông tin trên, có thể thấy rằng, sự 
quan tâm đối với giáo dục đã tăng lên ở 
Việt Nam. Tuy nhiên, các nghiên cứu về 
lợi nhuận kinh tế từ giáo dục ở Việt Nam 
vẫn còn khá khiêm tốn. Chính vì vậy, 
bài viết này tập trung định lượng và phân 
tích ngắn gọn hiệu quả của giáo dục đến 
tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai 
đoạn 2000-2015. 
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to the economists and governments. This study provides empirical evidence on the impact 
of education on Vietnam’s economy, in particular Vietnam’s economic growth in the period 
2000-2015. Research results show that Primary education level and Secondary education 
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Keywords: GDP growth, social income, TFP, education, economic growth

* PGS, TS., **, Khoa quản trị Kinh doanh và Du lịch, Trường Đại học Hà Nội
Ngày nhận bài: 31/5/2021; Ngày phản biện: 22/8/2021; Ngày duyệt đăng: 15/9/2021



22 Kinh tế và Dự báo22 Kinh tế và Dự báo

đó, năng suất có thể được coi là một đại 
diện cho việc một quốc gia đang làm tốt 
như thế nào; do đó, có thể sử dụng con số 
này để phục vụ như là toàn bộ nền kinh 
tế trong tính toán. Trong bài viết, nhóm 
tác giả ước tính sự thay đổi TFP. TFP là 
một phần của đầu ra không thể được tiết 
lộ bởi các đầu vào được sử dụng trong 
sản xuất; kết quả là, nó thể hiện hiệu quả 
của việc sử dụng đầu vào (Comin, 2010). 
Ngoài ra, tăng trưởng trong chiến lược 
dài hạn phụ thuộc vào sự tăng trưởng của 
TFP và sự khác biệt giữa các quốc gia 
cũng có thể được giải thích bằng TFP. 
Như vậy, TFP là một ước tính phù hợp 
cho tăng trưởng kinh tế.

Biến độc lập
Theo Hua (2005), để đánh giá sức 

mạnh thực tế của việc đi học đối với nền 
kinh tế, có ba cấp độ riêng biệt thường 
được áp dụng: tiểu học, trung học và đại 
hoïc/cao hôn. 

Trong số các yếu tố giải thích có sẵn 
khác, sự cởi mở đối với thương mại quốc 
tế thường được coi là một biến số dẫn 
cho sự phát triển tài chính (Hua, 2005). 
Dữ liệu này được tính bằng cách chia 
xuất khẩu cho GDP. Barro (2002) đồng 
ý rằng, con số này là một yếu tố quyết 
định lớn đến tăng trưởng kinh tế và thực 
tế là biến mở sẽ tạo ra tác động tích cực 
đến tăng trưởng.

Một yếu tố khác của sự cởi mở có thể 
có ảnh hưởng đáng chú ý đến nền kinh tế 
là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
(Hua, 2005). Các nhà nghiên cứu tin rằng, 
các nhà đầu tư có thể đóng góp công nghệ 
và bí quyết mới của họ cho các nước chủ 
nhà quy trình sản xuất và tạo ra sự lan tỏa 
công nghệ - kích thích sự tăng trưởng của 
một nền kinh tế (Hong, 2014). 

Một thành phần không thể tránh khỏi 
của tất cả các mô hình tăng trưởng được 
sử dụng là lực lượng lao động (từ 15 tuổi 
trở lên) theo tỷ lệ dân số. Có thể hiểu 
rằng, con người đóng góp cho sự chuyển 
động của một quốc gia bằng cách sử 
dụng bộ kỹ năng của họ - vốn nhân lực, 
để áp dụng và áp dụng các công nghệ 
mới, do đó tăng năng suất. Do đó, điều 
này có thể dẫn đến các tác động hỗn hợp 
lên tăng trưởng kinh tế. 

Biến tiếp theo được Hua (2005) chọn 
là tỷ giá hối đoái và nhiều nhà nghiên 
cứu châu Âu cũng đồng ý. Theo đó, mối 
quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực và tăng 
trưởng kinh tế đã được xác nhận. Theo 
Habib và cộng sự (2017), quốc gia càng 

Hua (2005) đã xem xét hàm ý của 3 cấp giáo dục 
là: tiểu học, trung học và đại học về tăng trưởng năng 
suất - được đo bằng năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) 
và hai thành phần của nó: tiến bộ kỹ thuật (TP) và cải 
thiện hiệu quả (TE). Dữ liệu được sử dụng từ 29 tỉnh 
của Trung Quốc giai đoạn 1993-2001. Mối quan hệ 
được ước tính là giữa TFP, TE, TP và ba cấp giáo dục 
với một số biến số kinh tế bổ sung là: Xuất khẩu, Đầu 
tư trực tiếp nước ngoài, Lao động. Phát hiện cuối cùng 
của Hua (2005) chỉ ra, các tác động từ Giáo dục tiểu 
học và Giáo dục trung học là tiêu cực đối với Tiến bộ 
kỹ thuật và không đáng kể đối với Cải thiện hiệu quả. 
Do đó, trình độ học đại học là một điều quan trọng đối 
với tất cả thay đổi hiệu quả, thay đổi kỹ thuật và tăng 
trưởng năng suất. Đây cũng là một yếu tố chính khiến 
người lao động có trình độ học vấn cao đến khu vực 
ngoài quốc doanh ở Trung Quốc. Kết quả hàm ý rằng, 
Chính phủ Trung Quốc nên tiếp tục đầu tư vào cấp độ 
giáo dục đại học.

Trong khi đó, kết quả nghiên cứu của Patrinos và 
Montenegro (2013) cho thấy, đối với các nước thu 
nhập trung bình, những năm học trung bình khoảng 
9-11 năm là hiệu quả nhất cho sự tăng trưởng của nền 
kinh tế.

Ở Việt Nam, mối quan tâm về giáo dục ảnh hưởng 
đến nền kinh tế cũng được coi là một vấn đề quan trọng. 
Ngô (2015) đã nghiên cứu về mối quan hệ giữa tăng 
trưởng kinh tế và đầu tư vào giáo dục của Việt Nam 
giai đoạn 2000-2012. Kiểm tra dữ liệu về ngân sách 
của Chính phủ cho giáo dục, tác giả nhận ra rằng, ngân 
sách dành cho giáo dục đã tăng đều đặn trong giai đoạn 
2000-2012 với tỷ lệ trung bình là 121.18%/năm. Nghiên 
cứu cũng chỉ ra, có mối quan hệ giữa tăng trưởng tài 
chính và đầu tư vào hệ thống giáo dục, nhưng mối quan 
hệ này trong trường hợp ở Việt Nam vẫn còn yếu. Để 
cải thiện tình hình, tác giả cho rằng, cần có những đổi 
mới trong việc quản lý quỹ giáo dục và kế hoạch rõ 
ràng hơn.

Phương pháp nghiên cứu
Giả thuyết nghiên cứu
Mục đích của nghiên cứu này là để chứng minh liệu 

giáo dục có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh 
tế của Việt Nam nói chung hay không. Từ các đánh 
giá trên, dự kiến rằng, tiến bộ giáo dục và tăng trưởng 
kinh tế có tương tác tích cực và có ý nghĩa thống kê. 
Hơn nữa, đối với một quốc gia đang phát triển như Việt 
Nam, giáo dục tiểu học và trung học sẽ có tác động lớn 
hơn so với giáo dục đại học. Mô hình của Hua (2005) là 
tài liệu tham khảo chính của bài viết này.

Chọn biến
Biến phụ thuộc
Việc xác định những ảnh hưởng đối với một chủ đề 

như quốc gia hay nền kinh tế có thể khá khó khăn, vì 
vậy nên sử dụng vật chất nhỏ hơn để thử nghiệm. Theo 
Mankiw (2011), năng suất đóng vai trò quan trọng 
trong mỗi quốc gia. Năng suất ở đây được định nghĩa 
là số lượng đầu ra có thể được tạo ra từ mỗi đơn vị đầu 
vào và cũng là khía cạnh quan trọng của mức sống. Do 
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EDUU là Trình độ giáo dục đại học/cao hơn;
FDI là Tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
EX là Tỷ lệ xuất khẩu;
KL là Tỷ lệ lao động;
ER là Tỷ giá hối đoái.
Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu được thu thập trong giai đoạn 2000-2015, 

trong đó, dữ liệu về giáo dục được lấy từ website của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam giai đoạn 1999-
2012 và Tổng cục Thống kê Việt Nam trong các năm 
2013-2015; dữ liệu về xuất khẩu được lấy từ Ngân 
hàng Thế giới; dữ liệu về FDI được lấy từ Tổng cục 
Thống kê Việt Nam; dữ liệu về tăng trưởng GDP được 
lấy từ Ngân hàng Thế giới; dữ liệu về lao động được 
lấy từ Tổng cục Thống kê Việt Nam. Tỷ giá hối đoái 
là tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD (Bài viết sử dụng 
cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế).

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Ước tính mô hình thứ nhất
Sử dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu (Data 

Envelopment Analysis - DEA)  và tất cả các thông tin thu 
thập được, kết quả tính toán mô hình thứ nhất như sau:

 = -1088.672*EDUP - 855.4758*EDUS 
- 1814.096*EDUU - 22.198*EX - 107.3975*FDI - 
931.5905*KL + 0.00399*ER + 706.5341    (3)

tEDUP = -1.818; tEDUS = -1.431; tEDUU = -1.163; tEX 
= -1.532; tFDI = -0.799; tKL = -2.015; tER = 1.827 R2 = 
0.342; Adjusted R2 = 0.2345

Phương trình (3) không thể được coi là hiệu quả vì 
hầu hết các hệ số biến hóa nhỏ hơn nhiều so với biến 
không (giả thuyết H0 - không có mối quan hệ nào giữa 
biến phụ thuộc và biến độc lập). Điều này có nghĩa là 
chúng mang lại những tác động tiêu cực lớn đối với 
tăng trưởng GDP. Điều này là chưa từng có, do đó, mô 
hình là nghi vấn. 

Theo phương trình (3), R2 và R2 hiệu chỉnh lần 
lượt là 0.342 và 0.2345. Điều này cho thấy, không 
có khả năng giải thích các biến độc lập ảnh hưởng 
đến Tăng trưởng GDP. Bằng cách sử dụng dữ liệu 
này với giả thuyết H0 của các biến không > 0, có 
thể kiểm tra khả năng giải thích của các biến. Ngoại 
trừ thuật ngữ lỗi và Tỷ lệ lao động, 6 biến số khác 
đều có giá trị p > 0.05, có nghĩa là mức ý nghĩa thấp 
nhất để từ chối giả thuyết H0 vượt quá 0.05 - dấu 
hiệu thông thường. Kết quả là, không có đủ bằng 
chứng cho thấy, chúng lớn hơn 0 và có ảnh hưởng 
đến sự thay đổi của giá trị TFP ước tính. Kết hợp tất 
cả các yếu tố trên, phương trình (3) được chứng minh 
là không thể giải thích các thay đổi của TFP.

Ước tính mô hình thứ hai
Đối với phương trình (3), sau khi xử lý dữ liệu bằng 

Eview 9, phương trình thu thập đầu tiên có khả năng 
giải thích ảnh hưởng của các cấp giáo dục đối với tăng 
trưởng GDP. R2 cũng như R2 hiệu chỉnh tốt hơn nhiều 
so với phương trình (4), tương ứng khoảng 0.74 và 0.51. 
Ngoài ra, 6 trong số 8 biến số là dương; tuy nhiên, hầu 

kém phát triển, thì ảnh hưởng của tỷ giá 
hối đoái càng lớn và khi đất nước phát 
triển, thì hiệu quả giảm dần. Vì những lý 
do đó, tỷ giá hối đoái được giữ như một 
biến trong mô hình của nghiên cứu này.

Cuối cùng, 8 biến được chọn trong mô 
hình nghiên cứu là: Năng suất nhân tố 
tổng hợp (TFP); Trình độ giáo dục tiểu 
học; Trình độ giáo dục trung học; Trình 
độ giáo dục đại học/cao hơn; Tỷ lệ xuất 
khẩu; Tỷ lệ đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI); Tỷ lệ lao động; Tỷ giá hối đoái.

Mô hình nghiên cứu
Xây dựng mô hình nghiên cứu thứ nhất
Điều chỉnh từ mô hình nghiên cứu của 

Hua (2005), mô hình nghiên cứu được sử 
dụng trong bài viết này bao gồm: 1 biến 
phụ thuộc (TFP) và 6 biến còn lại là biến 
độc lập được viết dưới dạng sau:

TFP = c1 EDUP + c2 EDUS + c3 
EDUU + c4 EX + c5 FDI + c6 KL + c7 ER 
+ ei           (1)

Trong đó:
TFP là giá trị ước tính của Năng suất 

các nhân tố tổng hợp; 
EDUP là Trình độ giáo dục tiểu học;
EDUS là Trình độ giáo dục trung học;
EDUU là Trình độ giáo dục đại học/

cao hơn;
FDI là Tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài;
EX là Tỷ lệ xuất khẩu;
KL là Tỷ lệ lao động;
ER là Tỷ giá hối đoái.
Xây dựng mô hình nghiên cứu thứ hai
Mặc dù thực tế là GDP không bao 

hàm được hết các yếu tố về: môi trường, 
các hoạt động giải trí cho người dân và 
các giao dịch phi thị trường khác, nhưng 
nó vẫn là một phép đo đáng chú ý và 
là bước đầu tiên để phản ánh đầy đủ về 
một nền kinh tế. Hơn nữa, GDP cũng 
phản ánh sản lượng của cả quốc gia, có 
thể an toàn khi nói rằng GDP phần nào 
tượng trưng cho năng suất của quốc gia 
đó. Do đó, đáng để sử dụng dữ liệu liên 
quan đến GDP là biến phụ thuộc trong 
bài viết này. 

Vì vậy, mô hình thứ hai có thay thế 
biến phụ thuộc TFP bằng GDP được viết 
dưới dạng như sau:

GDPG = c1 EDUP + c2 EDUS + c3 
EDUU + c4 EX + c5 FDI + c6 KL + c7 ER 
+ ei         (2)

Trong đó:
GDPG là Tốc độ tăng trưởng GDP; 
EDUP là Trình độ giáo dục tiểu học;
EDUS là Trình độ giáo dục trung học;
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của Montenegro và Patrinos (2013) khi 
nhóm tác giả đưa ra bằng chứng rằng, 
đối với các nước thu nhập trung bình, 
những năm học trung bình khoảng 9-11 
năm là hiệu quả nhất cho sự tăng trưởng 
của nền kinh tế. Thực tế, Việt Nam vẫn 
là một quốc gia đang phát triển, vì vậy, 
hệ thống đào tạo tiểu học và trung học có 
khả năng đáp ứng nhu cầu của đất nước, 
theo đó, giáo dục ở 2 cấp này kích hoạt 
quá trình áp dụng và bắt chước các công 
nghệ mới, trong khi trình độ giáo dục cao 
hơn tạo ra sự đổi mới (Akgüç, 2011).

Với cùng một phương pháp kiểm tra 
t, thì Tỷ lệ xuất khẩu, Tỷ lệ lao động và 
Tỷ giá hối đoái cũng có ý nghĩa thống 
kê với giá trị thống kê tương ứng lần lượt 
là 4.37; 3.689 và -4.205.

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý

Kết quả nghiên cứu đã được chứng 
minh là ủng hộ giả thuyết được đưa ra 
ban đầu là: Trình độ giáo dục tiểu học và 
Trình độ giáo dục trung học có tác động 
tích cực đến Tăng trưởng GDP, nhưng 
Trình độ giáo dục đại học lại không có 
bất kỳ ảnh hưởng nào. Vì tăng trưởng 
GDP có thể được coi là một thông số cho 
tăng trưởng kinh tế của một quốc gia, do 
đó, Trình độ giáo dục tiểu học và Trình 
độ giáo dục trung học có ảnh hưởng lớn 
đến Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 
trong giai đoạn 2000-2015. 

Mặc dù kết quả nghiên cứu chỉ ra, 
trình độ giáo dục tiểu học và trình độ giáo 
dục trung học có ảnh hưởng lớn đến tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam, tuy nhiên, 
điều này không có nghĩa là chúng ta bỏ 
qua tầm quan trọng của giáo dục đại học. 
Sinh viên tốt nghiệp đại học là thành 
phần chính cho sự thành công trong việc 
bắt kịp, truyền bá và áp dụng các công 
nghệ tiên tiến từ các quốc gia phát triển 
(Hua, 2005); kết quả là, giáo dục đại học 
là điều cần thiết cho sự phát triển lâu dài.

Bài viết này tập hợp nhiều tài liệu 
làm nền tảng, do đó, nó có khả năng 
cung cấp kiến thức và lý thuyết cho các 
nghiên cứu tiếp theo.

hết các giá trị p của chúng vẫn còn khá cao. Do đó, các 
cách để ước lượng mô hình tốt hơn là cần thiết.

Nhìn vào xác suất của 8 công cụ (bao gồm 7 biến và 
1 số dư) trong phương trình, FDI có tỷ lệ cao nhất trong 
số các biến. Kết quả là, một thử nghiệm để giảm tỷ lệ 
FDI đã được thực hiện. Hơn nữa, Eview cũng cung cấp 
thử nghiệm biến dự phòng bằng cách sử dụng thống 
kê J để ước tính theo phương pháp khoảnh khắc tổng 
quát (GMM). Sau khi sử dụng phương trình này, xác 
suất giảm tỷ lệ FDI là 0.3020 - cao hơn nhiều so với 
mức ý nghĩa 0.05 hoặc 0.1 thông thường để loại bỏ. 

Do đó, có bằng chứng cho thấy, biến FDI không 
liên quan đến phương trình (3). Điều này có thể là do, 
FDI không tác động trực tiếp đến toàn bộ nền kinh 
tế, mà thông qua kênh xuất khẩu. Như vậy, biến FDI 
được rút khỏi mô hình nghiên cứu.

Để tăng độ tin cậy của mô hình, chúng ta xem xét 
biến Tỷ lệ lao động và Tỷ giá hối đoái vì chúng có 
ảnh hưởng dài hạn đến nền kinh tế. Vì vậy, 2 biến này 
được điều chỉnh để bị trễ một năm. Nhờ điều chỉnh, R2 
và R2 hiệu chỉnh được nâng lên là 0.85 và 0.74.

Cuối cùng, phương trình ước tính có dạng sau: 
 = 1.222*EDUP + 1.691*EDUS + 

1.519*EDUU + 0.076*EX + 1.234*KLt-1 - 5.6*10-06*ERt-1 
- 0.897       (4)

tEDUP = 3.398, tEDUS = 5.126, tEDUU = 1.079, tEX = 4.37, 
tKLt-1

 = 3.689, tERt-1
 = -4.204, R2 = 0.853, R2 điều chỉnh 

= 0.74
Trong đó:  là giá trị ước tính của Tăng trưởng 

GDP; EDUP là Trình độ giáo dục tiểu học; EDUS là 
Trình độ học vấn trung học; EDUU là Trình độ giáo dục 
đại học/cao hơn; EX là Tỷ lệ xuất khẩu;  KLt-1 và ERt-1 là 
Tỷ lệ lao động và Tỷ giá hối đoái trễ một năm.

Từ phương trình (4), ta có thể kết luận rằng, 3 cấp 
độ giáo dục là Trình độ giáo dục tiểu học, Trình độ giáo 
dục trung học và Trình độ giáo dục đại học/cao hơn 
có tác động trực tiếp và tích cực đến sự Tăng trưởng 
GDP. Giữ các biến số khác không đổi, cứ 1% tăng của 
Trình độ giáo dục tiểu học sẽ giúp Tăng trưởng GDP 
lên 1.22%. Những con số này ở Trình độ giáo dục trung 
học và Trình độ giáo dục đại học/cao hơn lần lượt là 
1.691% và 1.519%. Tương tự, cứ 1% tăng của Tỷ lệ 
xuất khẩu và Tỷ lệ lao động sẽ giúp Tăng trưởng GDP 
lên 0.07% và 1.23%. Với các biến số khác không thay 
đổi, Tỷ giá hối đoái gây ra tác động tiêu cực đối với 
Tăng trưởng GDP với hệ số khoảng -5.6 x 10-06.

Sau khi thực hiện kiểm tra t, kết quả là chỉ có 
Trình độ giáo dục tiểu học và Trình độ giáo dục trung 
học đóng góp trực tiếp và tích cực vào Tăng trưởng 
GDP. Điều này cũng giống với kết quả nghiên cứu 
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